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SOÁ NGUYEÂN

1.1 Vành số nguyên

Vành số nguyên Z là mở rộng nhỏ nhất của tập số tự nhiên N cùng với các
phép toán cộng và nhân sao cho phương trình a+x = b luôn luôn có nghiệm.
Nghiệm duy nhất x của phương trình a + x = b được ký hiệu là b − a.

Định lý 1.1. Có vành Z với các phép toán cộng (ký hiệu: + ), nhân ( · ) và
ánh xạ f : N −→ Z sao cho:

1. f vừa là đơn cấu nửa nhóm cộng vừa là đơn cấu nửa nhóm nhân.

2. Các phần tử của Z đều có dạng f(a) − f(b) với a, b ∈ N.

Chứng minh. Quan hệ hai ngôi � trên tích Descartes N × N xác định bởi:
(a, b)�(c, d) nếuu a + d = b + c là quan hệ tương đương.
Ta ký hiệu tập thương N × N/� là Z và gọi nó là vành (?!) số nguyên. Như
vậy, mỗi số nguyên là một lớp tương đương và nếu nó chứa đại diện (m,n)
ta sẽ tạm ký hiệu nó là (m,n).

Phép cộng và nhân trên Z được định nghĩa như sau:

(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d).

(a, b) · (c, d) = (ac + bd, ad + bc).

Xem như bài tập, yêu cầu đọc giả tự kiểm tra tính đúng đắn của định
nghĩa các phép toán nêu trên và chứng tỏ rằng (Z, +, ·) là một vành giao
hoán với phần tử trung hoà của phép cộng và của phép nhân tương ứng là
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4 1. SỐ NGUYÊN

0 = (0, 0) , 1 = (1, 0).

Ánh xạ f : N −→ Z xác định bởi: f(n) = (n, 0).

1. Dễ dàng thấy rằng f là đơn ánh và:

f(a + b) = (a + b, 0) = (a, 0) + (b, 0) = f(a) + f(b)

f(a · b) = (ab, 0) = (a, 0) · (b, 0) = f(a) · f(b)

2. Giả sử x = (a, b) ∈ Z. Khi đó:

x = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) − (b, 0) = f(a) − f(b).

�

Nhận xét:

1) Ta đồng nhất mỗi số tự nhiên n với ảnh f(n) ∈ Z; do đó N ⊂ Z.

2) Nếu a, b ∈ N, a > b thì số nguyên x = (a, b) = (a − b, 0) = f(a − b);
do có sự đồng nhất nên x chính là số tự nhiên n = a − b và ta gọi nó là số
nguyên dương, ta viết x = n.

Nếu a, b ∈ N, a < b thì số nguyên x = (a, b) = −(b − a, 0) = −f(b − a);
như vậy x chính là số đối của số tự nhiên n = b−a và ta gọi nó là số nguyên
âm, ta viết: x = −n.

Số nguyên x = (n, n) chính là số 0.

1.2 Các tính chất cơ bản của Z

Vành R được gọi là một miền nguyên nếuu với mọi x, y ∈ R : x �= 0, y �= 0
kéo theo xy �= 0.

Định lý 1.2. Z là miền nguyên, đếm được, chứa N như là nửa nhóm con cộng
và nửa nhóm con nhân. Mọi vành cực tiểu chứa N như là nửa nhóm con cộng
và nửa nhóm con nhân đều đẳng cấu vành với Z.
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Chứng minh. Ta đã biết vành số nguyên Z gồm các số tự nhiên n và các số
đối −n; từ đây dễ dàng suy ra rằng Z là miền nguyên, đếm được, cực tiểu
chứa N như là nửa nhóm con cộng và nửa nhóm con nhân.

Giả sử X là một vành cực tiểu có ánh xạ g : N −→ X vừa là đơn cấu nửa
nhóm cộng vừa là đơn cấu nửa nhóm nhân. Vậy thì X chỉ gồm các phần tử
g(n) và −g(n), n ∈ N. Dễ dàng thấy rằng ánh xạ ϕ : Z −→ X,+n �−→ +g(n)
là một đẳng cấu vành. �

Vành giao hoán R cùng với một quan hệ thứ tự toàn phần ≤ được gọi là
vành được sắp thứ tự nếuu với mọi x, y ∈ R đều thỏa :

1. ∀z ∈ R (x ≤ y ⇒ x + z ≤ y + z)

2. 0 ≤ x, 0 ≤ y ⇒ 0 ≤ xy

Trên Z ta đưa ra quan hệ 2-ngôi ≤ như sau: x ≤ y nếuu y − x ∈ N. Dễ thấy
đây là quan hệ thứ tự trên Z và là mở rộng của quan hệ thứ tự trên N.

Định lý 1.3. Z,≤ là một vành được sắp thứ tự Archimed.

Chứng minh. Xem như bài tập cho đọc giả �

Trị tuyệt đối của số nguyên x, ký hiệu là |x|, được định nghĩa:

|x| =
{ x nếu x ≥ 0

−x nếu x ≤ 0

Các tính chất về trị tuyệt đối xem như đã rõ.

Định lý 1.4. Giả sử M là tập không rỗng các số nguyên. Khi đó:

1. Nếu M bị chặn trên thì M chứa số lớn nhất.

2. Nếu M bị chặn dưới thì M chứa số nhỏ nhất.

Chứng minh. Chúng tôi chỉ chứng minh cho trường hợp tập M là bị chặn
trên.

Đặt A = M ∩ N. Nếu A �= ∅ phần tử lớn nhất b của A sẽ là phần
tử lớn nhất của M. Ngược lại, thì số −b sẽ là phần lớn nhất của M với
b = min {−x : x ∈ M }.

Đọc giả tự chứng minh cho trường hợp tập M bị chặn dưới. �
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1.3 Phép chia trong Z

Chúng ta nói rằng số nguyên a chia hết cho số nguyên b �= 0, hay a là bội
của b, ký hiệu a

.
: b, nếuu có số nguyên c để a = bc. Trong trường hợp này

ta cũng nói là b chia chia hết a, hay b là ước (thừa số) cùa a, ký hiệu b | a.
Ngược lại, ta nói rằng a không chia hết cho b, hay b không chia hết a, ký
hiệu b � a.

Ví dụ 1.3.1. 6 | 12 ; −5 | 20 ; 7 | − 49 ; −8 | − 16 ; 15 | 0 ; 8 � 12 ;
− 3 � 8 ; 4 � −9 ; −12 � −18.

�

Dễ dàng chứng minh được định lý sau:

Định lý 1.5. Giả sử a, b là các số nguyên. Khi đó:

1. Nếu b | a và a > 0, b > 0 thì 1 ≤ b ≤ a.

2. Nếu b | a và c | b, thì c | a.

3. Nếu b | a và c �= 0 thì bc | ac.

4. Nếu c | a và c | b, thì c | (ma + nb) với các số nguyên m,n bất kỳ.

Định lý 1.6. Giả sử a, b là các số nguyên, b �= 0. Khi đó tồn tại duy nhất các
số nguyên q, r thỏa: a = bq + r và 0 ≤ r < |b|.
Chứng minh. Tập các số nguyên M = {bx : x ∈ Z ; bx ≤ a } là không rỗng
và bị chặn trên, theo định lý 1.4, M có số lớn nhất là bq. Ta có bq ≤ a và
a < bq + |b|; suy ra 0 ≤ r = a − bq < |b|.

Giả sử ta có các biểu diễn: a = bq1 + r1 = bq2 + r2; 0 ≤ r1, r2 < |b|. Thế
thì: |b| · |q1 − q2| = |r1 − r2| < |b|; suy ra q1 = q2 và do đó r1 = r2. �

Khi a = bq + r, 0 ≤ r < |b| ta nói q là thương và r phần dư của phép chia a
cho b. Hiển nhiên b | a khi và chỉ khi r = 0.

Ví dụ 1.3.2. Phép chia 133 cho 21 có thương là 6 và phần dư là 7. Phép chia
−50 cho 8 có thương là −7 và phần dư là 6. Phép chia 50 cho −8 có thương
là −6 và phần dư là 2. Phép chia −133 cho −21 có thương là 7 và phần dư
là 14.
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�

Số nguyên 1 có đúng một ước dương. Mỗi số nguyên lớn hơn 1 đều có
ít nhất hai ước dương vì nó chia hết cho 1 và chính nó.

Số nguyên lớn hơn 1 mà nó có đúng hai ước dương, được gọi là số nguyên
tố.

Số nguyên lớn hơn 1 và không là số nguyên tố, được gọi là hợp số.

1.4 Biểu diễn số nguyên

Chúng ta đã quen với việc biểu diễn các số nguyên trong hệ đếm thập phân
(hệ đếm cơ số mười). Bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra rằng mỗi số nguyên b > 1
đều có thể được sử dụng làm cơ số cho việc biểu diễn các số nguyên. Và
vì mỗi số nguyên âm là số đối của số nguyên dương nên định lý sau đây là
căn bản.

Định lý 1.7. Giả sử b > 1 là một số nguyên. Thế thì, mọi số nguyên dương n
đều viết được một cách duy nhất dưới dạng

n = akb
k + ak−1b

k−1 + · · · + a1b + a0

trong đó k là số nguyên không âm, các aj là số nguyên với 0 ≤ aj ≤ b− 1 và
hệ số đầu tiên ak �= 0.

Chứng minh. Từ định lý 1.6 ta có:

n = bq0 + a0, 0 ≤ a0 ≤ b − 1.

Nếu q0 �= 0, tiếp tục chia q0 cho b ta được:

q0 = bq1 + a1, 0 ≤ a1 ≤ b − 1.

Tiếp tục quá trình này đến lúc đạt được:

q1 = bq2 + a2, 0 ≤ a2 ≤ b − 1,

q2 = bq3 + a3, 0 ≤ a3 ≤ b − 1,

...
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qk−2 = bqk−1 + ak−1, 0 ≤ ak−1 ≤ b − 1,

qk−1 = b.0 + ak, 0 ≤ ak ≤ b − 1.

Dễ dàng suy ra:

n = akb
k + ak−1b

k−1 + · · · + a1b + a0

vôùi ø 0 ≤ aj ≤ b − 1, ak = qk−1 �= 0.

Ta sẽ chứng minh tính duy nhất của biểu diễn bằng qui nạp theo số
nguyên dương n.

Trường hợp n = 1 ta chỉ có biểu diễn duy nhất với k = 0, và a0 = 1. Giả
sử ta có

n = akb
k +ak−1b

k−1 + · · ·+a1b+a0 = cmbm + cm−1b
m−1 + · · ·+ c1b+ c0. (∗)

Do định lý 1.6: phần dư của phép chia n cho b là duy nhất, nên a0 = c0. Do
a0 = c0 nên từ (*) ta suy ra:

n1 = akb
k−1 + ak−1b

k−2 + · · · + a1 = cmbm−1 + cm−1b
m−2 + · · · + c1.

Dễ chứng tỏ được rằng n1 < n, vậy theo giả thiết qui nạp ta có: m = k và
a1 = c1, · · · , ak = ck. �

Hệ quả 1.7.1. Mọi số nguyên dương đều là tổng các lũy thừa khác nhau của 2.

Chứng minh. Theo định lý 1.7 với b = 2, ta có

n = ak2
k + ak−12

k−1 + · · · + a12 + a0,

với k là số tự nhiên, các aj bằng 0 hoặc 1, ak �= 0. �

Nhận xét:

1) Số nguyên dương n = akb
k + ak−1b

k−1 + · · · + a1b + a0 trong định lý
1.7 thường được viết là (akak−1 · · · a1a0)b.

2) Việc đổi số nguyên dương (akak−1 · · · a1a0)q trong hệ đếm cơ số q
sang cơ số b được thực hiện hoàn toàn tương tự như thuật toán tìm biểu diễn
của số nguyên dương trong định lý 1.7 chỉ lưu ý là khi chia cho b (trong hệ
q−phân) thì b đã được viết trong hệ q−phân, sau đó các số dư phải được đổi
sang hệ b−phân để biểu diễn số trong hệ b−phân.
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Ví dụ 1.4.1. Chúng ta cần đổi số thập phân 610 sang hệ nhị phân. Vì trong
hệ thập phân nhị vẫn được viết là 2 nên ta thực hiện liên tiếp các phép chia
cho 2 trong hệ thập phân:

106 = 2 · 53 + 0,
53 = 2 · 26 + 1,
26 = 2 · 13 + 0,
13 = 2 · 6 + 1,
6 = 2 · 3 + 0,
3 = 2 · 1 + 1,
1 = 2 · 0 + 1.

Thuật chia dừng vì thương đã bằng 0. Các số dư viết trong hệ nhị phân tương
ứng là: c0 = 0, c1 = 1, c2 = 0, c3 = 1, c4 = 0, c5 = 1, c6 = 1; vậy số đã
cho có biểu diễn trong hệ nhị phân là 1101010.

�

Ví dụ 1.4.2. Chúng ta cần đổi số thập phân 2003 sang hệ thập lục phân. Vì
số thập lục trong hệ thập phân được viết là 16 nên ta thực hiện liên tiếp các
phép chia cho 16 trong hệ thập phân:

2003 = 16 · 125 + 3,

125 = 16 · 7 + 13,

7 = 16 · 0 + 7.

Thuật chia dừng vì thương đã bằng 0. Các số dư viết trong hệ thập lục
phân tương ứng là: c0 = 3, c1 = D, c2 = 7; vậy số đã cho có biểu diễn trong
hệ thập lục phân là 7D3.

�
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